Báo cáo nền mặt hàng điều
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1. Tình hình Sản xuất mặt hàng điều
1.1. Xu hướng diện tích, năng suất, sản lượng điều

Từ 300 năm trước đây cây điều được du nhập vào miền Trung Việt Nam. Kể từ những năm 90, cây điều phát triển mạnh. Diện tích điều chỉ vào khoảng 30.000 ha năm 1990 thì đến năm 1997 lên đến mức kỷ lục 200 ngàn ha và duy trì ở mức 150 ngàn ha kể từ năm 2000. Diện tích trồng điều tăng đã làm cho sản lượng điều của Việt Nam cũng tăng lên nhanh chóng. Năm 1990, sản lượng điều của Việt Nam là 26 ngàn tấn, đến năm 2001 tăng lên mức 68 ngàn tấn.  
Biểu 1: Diện tích và sản lượng điều Việt Nam, 1990-2001.
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Nguồn: Tổng cục Thống kê. 
Những thế mạnh của cây điều Việt Nam là:
· Đất đai, khí hậu và khả năng quỹ đất tại một số vùng của cả nước ta rất thích hợp cho cây điều phát triển. Cây điều không kén đất, chịu đựng được thời tiết khó khăn (phèn, mặn, hạn...). Theo báo cáo của Hiệp hội hạt điều, chúng ta đã có khoảng gần 200 ngàn ha hạt điều tập chung tại các vùng Đông Nam Bộ (150.000 ha), Duyên Hải Nam Trung Bộ (60.000ha), và Tây Nguyên (30.000). 

· Lao động dồi dào và rẻ nên có điều kiện dùng lao động thủ công sơ chế tách hạt điều làm tăng đáng kể chất lượng sản phẩm chế biến.

· Chất lượng hạt ổn định và đồng đều do đó có sức cạnh tranh tốt 

· Giá thành điều của ta so với ấn Độ và Brazil là các nước sản xuất điều lớn trên thế giới không chênh lệch nhiều.

· Chính sách đối với cây điều thông thoáng, thương mại tự do, nhà nước chỉ điều hành thông qua thuế. 

· Công nghiệp chế biến phát triển nhanh, năm 1986 mới có 6 nhà máy đến 1998 đã tăng lên 60, tổng công suất đạt 220.000 tấn/năm thu hút 60.000 lao động

Miền Trung, Đông Nam Bộ là những vùng thích hợp nhất để phát triển điều. Tuy nhiên, phát triển điều mang tính tự phát chưa có qui hoạch dẫn đến hiệu quả thấp. Nông dân ở một số vùng phải chặt điều để trồng cây khác. Hiệu quả của cây điều thấp so với một số cây khác như cao su, v.v... có thể là một trong những nguyên nhân làm cho nông dân chặt phá. Ngoài nguyên nhân trên, thời tiết khô hạn trong năm 1998, dịch bệnh và thoái hoá giống năm 1999 là những nguyên nhân chính làm cho năng suất điều giảm mạnh, dẫn đến diện tích và sản lượng điều giảm trong năm 1999.

Năng suất điều bình quân cả nước dao động ở mức 4 tạ đến 6 tạ/ha tuỳ từng thời gian. Trong các vùng trọng điểm  có phần khá hơn, năng suất điều ở miền Đông Nam Bộ và Đắc Lắc ở vào khoảng 7 tạ-1 tấn/ha. Theo các chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu điều, nông dân thường coi cây điều là cây dễ trồng nên họ không chú ý tới chọn giống và chăm sóc lắm. Số liệu của Hiệp hội cây điều Việt Nam cho thấy trong tổng số diện tích gần 200.000 hiện có trong cả nước chỉ có 25-30% có năng suất trên 1 tấn/ha còn lại chỉ ở mức 5 tạ kg/ha hoặc thậm chí chỉ 3 tạ/ha đối với những diện tích xấu.

Biểu 2: Năng suất điều của Việt Nam, 1990-2001 (tạ/ha)
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Nguồn: Tổng cục Thống kê.  
Trong những năm gần đây, thoái hoá về giống và phát triển điều tràn lan, không quy hoạch đã làm cho năng suất điều của Việt Nam giảm. So với các nước trong khu vực và mức trung bình của thế giới năng suất điều của Việt Nam còn tương đối thấp. Giống điều chưa được chọn lọc lai tạo, không có cơ quan nghiên cứu, công tác khuyến nông kém. 

Nông dân sản xuất quảng canh trên những vùng đất khó khăn (phèn, mặn...), tiến bộ kỹ thuật chưa được nghiên cứu đầy đủ, công tác khuyến nông còn kém, đầu tư ít, năng suất thấp, sâu bệnh nhiều, thoái hóa nhanh làm sản lượng bất ổn ghê gớm. Năng suất thấp dẫn đến giá thành cao, giá thành chế biến điều của Việt Nam theo đánh giá của Hiệp hội hạt điều, ở mức trung bình trên thế giới và cao hơn Brazil rất nhiều.

Năng suất điều của Việt Nam hiện nay đạt trung bình 3,9 tạ/ha, mức tương đối thấp so với mức trung bình của thế giới 5,3tạ/ha, ấn độ 7,5 tạ/ha, Trung Quốc 4,3 tạ/ha, Thái Lan 10 tạ/ha. Tuy nhiên năng suất điều của Việt Nam không đồng đều. Số liệu của Hiệp hội cây điều Việt Nam cho thấy trong tổng số diện tích 250.000 hiện có trong cả nước chỉ có 25-30% có năng suất trên 1.000kg/ha còn lại chỉ ở mức 500-600 kg/ha hoặc thậm chí chỉ 300-400 kg/ha đối với những diện tích xấu. 

Biểu 3: Năng suất điều của Việt Nam và một số nước
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Nguồn : FAO. 2002.
1.2. Giá thành sản xuất điều

Yếu tố này tác động tới chi phí sản xuất của hạt điều thô trong nước trong từng thời gian. Chi phí sản xuất điều thô dao động theo từng tỉnh phụ thuộc vào mức chi phí của nông dân và năng suất họ có thể thu hoạch từ những đầu tư đó. Theo điều tra năm 1998 của Viện Kinh tế Nông nghiệp chi phí sản xuất cho 1 ha điều ở các tỉnh rất khác nhau.

Bảng 1: Chi phí sản xuất hạt điều

Đơn vị tính: đồng/tấn

	Khoản mục (ngàn đồng)
	Bình

Phước
	Bình Thuận
	Phó

Yên
	Trung bình
	Tỉ lệ (%)

	Chi phí sản xuất
	4.187
	5.869
	2.162
	4.406
	100,0

	trong đó:    Phân bón
	740
	1.113
	511
	788
	17,6

	Thuốc trừ sâu
	214
	330
	196
	247
	5,6

	Lao động
	959
	1.695
	791
	1.148
	25,4

	Vận chuyển
	82
	126
	61
	90
	2,0

	Thu hoạch
	721
	832
	440
	665
	15,3

	Dụng cụ
	85
	91
	146
	108
	2,7

	Lãi vay vốn
	5
	
	18
	8
	0,2

	Khấu hao
	405
	437
	243
	362
	8,4

	Khác
	577
	802
	401
	593
	13,4

	Thuế nông nghiệp
	393
	439
	351
	394
	9,3


Nguồn: Kết quả điều tra Viện Kinh tế Nông nghiệp, 1998
Theo kết quả điều tra của Viện Kinh tế Nông nghiệp năm 1997, chi phí sản xuất điều thô trung bình là khoảng 4,4 triệu đồng/kg. Tuy nhiên mức chi phí sản xuất điều khác nhau khá lớn giữa các vùng trong nước. Trong khi chi phí sản xuất điều ở Bình Thuận là gần 6 triệu đồng/tấn thì ở Phú Yên chỉ có 2,1 triệu đồng/tấn. Chi phí lao động, phân bón, thu hoạch chiếm khá lớn trong tổng chi phí với tỷ trọng tương ứng 25,4%, 17,6% và 15,3%.  

Chi phí sản xuất điều của Việt Nam ở mức trung bình trên thế giới nhưng trong mấy năm gần đây giá điều thay đổi theo hướng có lợi cho người sản xuất. Giá điều tại chỗ tăng từ 5.750 đồng/kg năm 1995 lên 15.000 đồng/kg năm 1999
. Với mức tăng giá liên tục trong vài năm gần đây, trồng điều ngày càng mang nhiều lợi nhuận cho người sản xuất. Chỉ tính theo giá năm 1998, lợi nhuận trung bình tính trên 1 kg điều thô là khoảng 3.600 đồng/kg. Với mức giá như năm 1999, mức lợi nhuận còn lên tới trên 10.000 đồng/kg. Điều này cho thấy, sản xuất điều mang lại lợi ích khá lớn cho người sản xuất, đồng thời cũng khẳng định lợi thế của Việt Nam trong sản xuất điều. Đây chính là lý do mà các hộ gia đình tích cực tham gia sản xuất tăng sản lượng điều, đẩy tốc độ tăng sản lượng điều bình quân 18%/năm trong giai đoạn 1990-2000.

Tuy nhiên chi phí trồng điều khác nhau rất lớn giữa các vùng. Nông dân Bình Phước đầu tư khoảng 2 triệu đồng/ha trong khi nông dân Bình Thuận và Phú Yên chỉ đầu tư có 1,5 triệu đồng/ha. Chi phí sản xuất cho 1 tấn sản phẩm điều thô ở các từng tỉnh do đó cũng dao động khác nhau chịu tác động lớn của yếu tố năng suất. Mặc dù nông dân Bình Thuận đầu tư nhiều hơn nhưng lại thu hoạch kém hơn do điều kiện đất đai nên chi phí cho một tấn sản phẩm cao hơn các tỉnh khác. Chi phí sản xuất một tấn điều thô qua điều tra dao động ở mức 4,5 -5,0 triệu đồng Việt Nam (tương đương với 320-360 đô la Mỹ). Sự khác nhau lớn nhất giữa các tỉnh là chi phí về phân bón, lao động và chi phí vận chuyển. 

Trong các khoản mục chi phí về lao động chiếm hơn 25% tổng chi phí. Điều này thể hiện sản xuất điều còn mang tính quảng canh. Chi phí sản xuất điều trên địa bàn 3 tỉnh này có thể biểu thị qua năng suất của vườn điều. Năng suất trung bình điều tại Bình Phước và Phú Yên dao động ở mức 480 kg đến 500 kg/ha trong khi đó con số này đối với Bình Thuận chỉ ở mức 300 kg/ha. Điều đó là do sự khác nhau trong chất lượng của các vườn điều về tuổi kinh doanh, giống, v.v...

Biểu 4: Đóng góp của các tác nhân trong giá bán điều (1000 đồng/kg)
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Nguồn: 
Trong giá điều nhân xuất khẩu hay bán lẻ, phần đóng góp của người sản xuất điều thông qua giá trị điều thô chiếm chủ yếu từ 55% đến 60% tổng chi cho chế biến hạt điều nhân. Con số này đối với người chế biến, người bán buôn và người bán lẻ tương ứng là 17%, 15% và 12%. Vì vậy, việc sử dụng nguyên liệu thô trong nước sẽ tạo điều kiện cho nông dân tăng thêm thu nhập nhiều hơn, cải thiện mức sống dân cư nông thôn. 

Lợi thế của việc trồng điều ở Việt Nam được phản ánh rất rõ qua Hệ số chi phí nguồn lực nội địa (DRC). Giá trị trung bình của DRC rất thấp chỉ  khoảng 0,3, thấp hơn cả lúa gạo. Năm 1999, do giá bán tăng nhanh nên DRC chỉ bằng 0,204, điều này có nghĩa là chỉ với 20 đồng chi phí nguồn lực trong nước có thể tạo ra 100 đồng lợi nhuận khi xuất khẩu điều
. Do giá điều có xu hướng tăng nên mặc dù chi phí sản xuất có cao hơn nhưng lợi nhuận tính trên đơn vị sản phẩm ngày càng cao.

Biểu 5: Hệ số chi phí nguồn lực nội địa cây điều
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Nguồn: Nguyễn Minh Trí. 2000.
Ngoài sự tăng giá, khoảng cách giá điều Việt Nam xuất khẩu và giá thế giới ngày càng giảm, từ 800 - 1200 USD/tấn trước năm 1998 xuống còn 400-500 USD/tấn. Điều này cho thấy ưu thế ngày càng cao của mặt hàng điều. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng. Trước đây, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu hạt điều thô và xuất chủ yếu sang Trung Quốc. Thị trường này thường rất bấp bênh. Do đó, kể từ năm 1995 Việt Nam đã chủ động chuyển sang xuất khẩu hạt điều nhân chế biến nhằm tăng lợi nhuận và tạo công ăn việc làm cho dân cư địa phương. Bên cạnh việc xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc (với khoảng 70% năm 1995 và 35% năm 2000 lượng nhân điều xuất khẩu),Việt Nam đã phát triển thị trường sang các nước Mỹ, Ôxtralia, Nhật Bản, Canada, Anh, Italia, Hồng Kông và Singapo (chiếm gần 60% tổng lượng xuất khẩu). 

Biểu 6: Chỉ số cạnh tranh của ngành điều Việt Nam (1994=100)
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Giá điều trên thị trường thế giới có xu hướng tăng lên, thị trường phát triển nên mặc dù chịu hạn chế từ chính sách tỷ giá hối đoái nhưng khả năng cạnh tranh của điều Việt Nam có xu hướng tăng lên trong một vài năm gần đây. Trong giai đoạn 1994-2000, chỉ số cạnh tranh về giá của điều tăng trung bình 8,9%/năm, riêng  năm 1999 chỉ số cạnh tranh giá tăng gần gấp 2 lần so với năm 1994.

Từ phân tích trên cho thấy, Việt Nam là một trong ít nước có lợi thế cao về sản xuất điều. Tuy nhiên, ngành sản xuất điều Việt Nam mới dựa trên qui mô rộng, tận dụng tài nguyên tự nhiên sẵn có chứ chưa tương xứng với tầm vóc của ưu thế cây điều Việt Nam. Để có đủ nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu kể từ năm 1998, và có thể trong những năm tới đây, ngành chế biến điều sẽ phải nhập khẩu hạt điều để gia công sản xuất hạt điều nhân. Ngoài ra, do công nghiệp chế biến non trẻ chưa tận dụng được các sản phẩm phụ và thiết bị sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

1.3. Chế biến

Cây điều được trồng để lấy hạt. Không giống như những quả khác như lạc, hạt điều chỉ là một phần của quả (thường gọi là quả giả). Điều là cây thuộc nhóm cây ăn quả với thời kỳ kinh doanh dài (khoảng 30-40 năm). Thời gian hình thành vườn cây kéo dài khoảng 3-4 năm, như vậy ngắn hơn so với các cây trồng khác như cao su hay dừa. Sản phẩm chính của cây điều là cái gọi là hạt, hình thành ngoài quả (quả giả). Hạt điều chiếm khoảng 20-25% trọng lượng của toàn bộ quả, giàu chất béo (chiếm khoảng 45-46%), protein (15-20%) và đường (20-25%). Hạt điều cung cấp năng lượng calori lớn hơn các thực phẩm khác. Năng lượng thu được từ 1 kg hạt điều là 6.000 kcal so với 3.600 kcal của lương thực, 1.800 kcal từ thịt và 650 kcal từ hoa quả. 
Hiện tại Việt Nam buôn bán chủ yếu mặt hàng nhân điều. Hai sản phẩm khác là dầu vỏ hạt điều và quả điều. Một lượng rất nhỏ dầu vỏ hạt điều được chế biến tại Việt Nam. Nó được dùng chủ yếu như chất đốt trong việc sử lý nhiệt trong các nhà máy chế biến điều nhân. Ngược lại, quả điều ở Việt Nam chưa được sử dụng mà được coi như chất thải do thiếu những công nghệ chế biến thích hợp mặc dù quả điều chiếm hơn 1/2 tổng trọng lượng quả thật. Lượng quả giả này nặng gấp khoảng 8 đếnphần 10 lần hạt điều nếu được tận dụng thu nhập của nhiều gia đình sẽ tăng lên đáng kể.

Khả năng chế biến của nền công nghiệp điều của Việt Nam được cải thiện trong những năm gần đây. Nếu như năm 1994 cả nước mới chỉ có 30 nhà máy chế biến hạt điều với tổng công suất 75.000 tấn, hiện nay đã có 62 nhà máy với tổng công suất 250.000 tấn năm. 

Biểu 7: Khả năng chế biến của công nghiệp điều tại Việt Nam
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Nguồn: Hiệp hội cây điều Việt Nam, Bộ NN&PTNT, 1999
Sự tăng nhanh về số nhà máy chế biến điều được coi như một chỉ tiêu thể hiện lợi nhuận trong việc xuất khẩu hạt điều nhân chế biến so với xuất khẩu điều thô trong những năm 80. Điều này cũng phản ánh đúng chiến lược xuất khẩu của nông nghiệp Việt Nam hiện nay. Về công nghệ chế biến điều Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định. Ngoài ra, các công ty chế biến điều đã góp phần sử dụng nguồn nhân lực rẻ sẵn có trong địa phương.

Sơ đồ 1: Qui trình công nghệ chế biến hạt điều


Nguồn: Phạm Minh Trí. 2000.  
Tốc độ phát triển chế biến nhân điều không cân đối với tốc độ phát triển vùng nguyên liệu, dẫn đến tình trạng thiếu, phải nhập khẩu nguyên liệu. Mặt khác sản lượng trong nước lên xuống thất thường nên lượng điều nhập khẩu cũng thay đổi lớn. Năm 1997, Việt Nam mới chỉ nhập khẩu 2000 tấn thì đến năm 1999 con số này đã tăng lên 33000 tấn, chiếm 40 % sản lượng cả nước.

Biểu 8: Nhập khẩu điều thô của Việt Nam thời kỳ 1997-2001 (tấn)
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Nguồn : Số liệu 1997-99 từ Hiệp hội cây điều Việt Nam; số liệu 2000 và 2001 từ Tổng cục hải quan.
Tuy nhiên lượng nhập khẩu này chủ yếu từ các nước châu Phi không được chất lượng như nguyên liệu trong nước. Việc nhập khẩu điều thô ở Việt Nam được coi như biện pháp tình thế nhằm sử dụng hiệu quả hơn trang thiết bị của các nhà máy hiện có và lực lượng lao động sẵn có.

Đa số các nhà máy chế biến này tập trung ở vùng Đông Nam của đất nước với công suất chế biến là 200.000 tấn/năm (70% số nhà máy). Hơn 60% nhà máy này (vào khoảng 60%) là các doanh nghiệp Nhà nước với công suất lớn (hơn 5.000 tấn năm) tạo điều kiện cho công nghiệp điều có thể chế biến toàn bộ lượng điều thô sản xuất hàng năm. Vì vậy, kể từ năm 1995 Việt Nam đã chuyển từ xuất khẩu điều thô sang xuất khẩu hạt điều nhân chế biến. Không những thế do tình hình cung hạt điều thô trong nước gặp những khó khăn, Việt Nam đã nhập khẩu hạt điều thô từ các nước châu Phi nhằm sử dụng công suất và tạo công ăn việc làm cho các nhà máy chế biến.

Công nghệ phổ biến về tách hạt tại Việt Nam là bán cơ giới do các chuyên gia trong nước chế tạo rất phù hợp với điều kiện Việt Nam. Công nghệ này rất rẻ và phù hợp với lao động chân tay tỉ lệ hạt vỡ thấp so với máy tự tách của Anh, Italia hay máy tách vở của ấn Độ. 

Hiện nay, sản phẩm chính của công nghiệp điều Việt Nam là nhân hạt điều đóng gói trong thùng nhôm phục vụ xuất khẩu (chiếm khoảng 85-90% lượng cung trong nước).

Chi phí chế biến thường dao động tuỳ theo từng tác nhân tham gia trong kênh tiêu thụ của ngành hàng. Chi phí này có xu hướng giảm chút đỉnh trong những năm gần đây do giảm được chi phí quản lý và trả lãi vay vốn. Tuy nhiên, phần chi về lao động chiếm hơn 50% trong tổng chi phí về chế biến. 

Bảng 2: Tiêu hao trong chế biến hạt điều tại Việt Nam

	
	1997*
	1998**

	Khoản mục
	Chi phí chế biến

(®ång/kg)
	Tỉ lệ

(%)
	Chi phí chế biến

(®ång/kg)
	Tỉ lệ

(%)

	1. Đóng gói và dụng cụ
	1.370
	10,7
	1.796
	16,3

	2. Nhiên liệu và năng lượng
	526
	4,1
	387
	3,5

	3. Lương và bảo hiểm
	6.123
	47,9
	6.621
	60,2

	4. Khấu hao
	410
	3,2
	266
	2,4

	5. Chi phí quản lý
	2.519
	19,7
	1.333
	12,1

	6. Trả lãi vốn vay
	1.845
	14,4
	600
	5,5

	Tổng
	12.793
	100,0
	11.003
	100,0


Nguồn:    * Uỷ ban vật giá Chính phủ, 1997 ước tính cho một số tỉnh sản xuất chính

              ** Tổng công ty xuất nhập khẩu thực phẩm Việt Nam (Vinafimex), 1999, ước tính trong Tổng công ty
Ngoài ra, chi phí chế biến của những nhà máy này đôi khi bị ảnh hưởng của giá mua của nông dân, nhất là khi hiện tượng khan hiếm điều thô xẩy ra. Do đó, tất cả các tác nhân tham gia chế biến sử dụng giá như một công cụ thu hút nguyên liệu làm cho giá điều thô khó kiểm soát và bị trôi nổi.

Hạt điều nhân Việt Nam là một nông sản xuất khẩu chính có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, những thế mạnh này chủ yếu còn mang tính tự nhiên. Trước mắt, ngành sản xuất điều đang phải đương đầu với những khó khăn sau: 
· Công nghiệp chế biến còn non trẻ, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, chưa tận dụng được các sản phẩm phụ, công nghệ chưa hoàn thiện gây ô nhiễm môi trường.
· Tốc độ phát triển chế biến nhân điều không cân đối với tốc độ phát triển vùng nguyên liệu, dẫn đến tình trạng thiếu, phải nhập khẩu nguyên liệu. Năm 1997, Việt Nam mới chỉ nhập khẩu 2000 tấn thì đến năm 1999 con số này đã tăng lên 33000 tấn, chiếm 40 % sản lượng cả nước.

2. Kênh tiêu thụ sản phẩm điều

Do tính chất của mặt hàng xuất khẩu nên có một số tác nhân tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến và xuất khẩu nhân điều. Những tác nhân chính trong kênh tiêu thụ điều là nông dân (hay người trồng điều), người thu mua điều, người chế biến nhỏ, các công ty chế biến và xuất nhập khẩu điều nhân (tư nhân hay doanh nghiệp Nhà nước). Không giống như những mặt hàng nông sản khác như lúa gạo, rau quả, v.v... hạt điều sản xuất phục vụ thị trường nhưng chủ yếu không phải là tiêu thụ nội bộ (tiêu thụ gia đình, hộ). Hạt điều thô được tiêu thụ qua nhiều kênh khác nhau. Người nông dân (hay người trồng điều) có thể bán điều cho những người tư thương thu gom điều, các xưởng chế biến nhỏ trên địa bàn hoặc trực tiếp cho các nhà máy của các công ty chế biến hạt điều và từ đó hạt điều thô được chế biến phục vụ người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Sơ đồ 2: Kênh tiêu thụ điều tại Việt Nam


Tại Việt Nam tất cả các công ty xuất nhập khẩu điều đều có nhà máy chế biến hạt điều riêng. Mỗi công ty thành lập những đại lý, xưởng thu gom nhằm huy động tốt nguồn nguyên liệu trong nước đáp ứng nhu cầu về chế biến. Một số công ty cũng đã phát triển vùng nguyên liệu riêng của mình thông qua việc đầu tư về diện tích khuyến khích nông dân trồng điều bằng việc hỗ trợ về vốn, giống cây năng suất cao. Tuy nhiên, cuộc chiến về nguyên liệu điều thô  đôi lúc trở lên khốc liệt về giá cả giữa các tác nhân trong kênh tiêu thụ.

3. Thị trường
3.1. Thị trường trong nước

Giá hạt điều thô có xu hướng tăng nhanh từ năm 1995 đến năm 1999. Sự tăng giá lớn xảy ra trong năm 1999 do tác động của lượng cung cấp nội địa quá thấp. Nguyên nhân chính ở đây là lượng cung của sản xuất trong nước không thể đáp ứng đủ công suất chế biến của hơn 60 nhà máy. Tuy nhiên những năm gần đây giá điều thô có xu hướng giảm mạnh.
Biểu 9: Giá điều thô trên thị trường nội địa (USD/tấn)
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Nguồn: Trung Tâm Thông Tin. 2003.
Giá mua tại ruộng ở các vùng rất khác nhau ở mức từ 200 đồng đến 400 đồng/kg. Giá cao nhất là Bình Phước và Đồng Nai và thấp nhất - ở miền Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, so với chi phí sản xuất người trồng điều có thể thu một lợi nhuận nhất định từ việc bán nguyên liệu điều thô
Không giống như những mặt hàng chế biến khác, hạt điều phục vụ nhu cầu của những người có thu nhập cao và xuất khẩu. Tiêu thụ trong nước chiếm khoảng 3-5% tổng lượng sản xuất, chủ yếu phục vụ sản xuất bánh kẹo, nhà hàng, cửa hàng cửa khẩu sân bay bến cảng. Do đó giá hạt điều thường rất cao từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng/kg và đôi khi lại cao hơn cả giá hạt điều xuất khẩu (5-6 đô la Mỹ/kg). Hạt điều được coi như là loại hàng xa sỉ phẩm tại Việt Nam, chủ yếu cho người giàu giúp cho những người bán lẻ thu được siêu lợi nhuận. Một lượng lớn hạt điều chế biến chủ yếu phục vụ xuất khẩu. Mỗi công ty xuất nhập khẩu địa phương có nhà máy chế biến riêng và hoạt động sản xuất phục vụ xuất khẩu là chính. Vì vậy, các công ty này có thể được coi như các nhà xuất khẩu hạt điều Việt Nam chỉ khác đó là xuất khẩu tại chỗ (vì giá bán lẻ hạt điều nhân cao hơn giá điều nhân xuất khẩu).
Bảng 3: Giá cả hạt điều chế biến qua các công đoạn 1995-1999 (đồng/kg)
	
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	Tại ruộng
	26.450
	29.900
	33.810
	37.950
	69.000

	Tại nhà máy
	39.450
	42.400
	46.603
	48.953
	80.200

	Tại người bán buôn
	54.000
	52.000
	55.000
	67.000
	84.000

	Tại người xuất khẩu
	56.000
	53.000
	57.000
	69.000
	86.000

	Tại  người bán lẻ
	60.000
	56.000
	62.000
	75.000
	100.000

	Nguồn: Hiệp hội cây điều Việt Nam, Vinafimex, Fatimex Bình Thuận, Viện Kinh tế Nông nghiệp


3.2. Thị trường thế giới
Trong những năm qua diện tích gieo trồng tăng và phương thức canh tác được cải tiến nên sản lượng điều thế giới tăng đều đặn. Mặc dù vậy, do điều kiện thời tiết bất lợi tại một số khu vực sản xuất, mức gia tăng sản lượng có xu hướng chậm lại. Tuy nhiên, sản lượng hạt điều vẫn tăng 5% /năm trong mấy năm qua. Năm 1990, sản lượng điều thế giới ở mức 600 ngàn tấn đến năm 2001 đã ở mức 1,4 triệu tấn. Nhìn chung, trong vài năm tới, mức tăng trưởng sản lượng hạt điều dự kiến cao hơn hiện nay và sẽ hình thành nhiều khu vực sản xuất mới.

Biểu 10: Sản lượng điều thế giới (tấn)
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Nguồn : FAO. 2002
Trong số các nước sản xuất điều thì ấn Độ chiếm tới 35% sản lượng toàn thế giới. Sản lượng điều của ấn Độ hàng năm khoảng 500 ngàn tấn. Tiếp theo là các nướcNigêria 184 ngàn tấn, chiếm 13%; Braxin 180 ngàn tấn, chiếm 12%; Tanzania 130 ngàn tấn, chiếm 8%. 
Biểu 11: Sản lượng các nước sản xuất chính
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Nguồn: FAO. 2002.
Lượng điều tiêu thụ tăng khá đều đặn. Mặc dù sản lượng tăng đều trong mấy năm qua nhưng chưa xảy ra tình trạng dư thừa nguồn cung lớn. Sở thương mại và công nghiệp tại các khu vực sản xuất và tiêu dùng chỉ duy trì khối lượng dự trữ nhỏ. Do vụ sản xuất tại các khu vực khác nhau cách nhau 6 tháng nên không có sự đồng nhất về niên vụ thu hoạch và sản xuất. Do đó, mức tiêu thụ sẽ nhiều hơn lượng cung. 

Hai ba năm trở lại đây, tiêu thụ điều tại Mỹ tăng không nhiều. Trong khi đó, mức độ tiêu thụ tại Liên Minh châu Âu lại tăng cao từ 10-15%/năm. Tại ấn Độ, khối lượng điều tiêu thụ cũng tăng khá và chiếm khoảng 35% tổng sản lượng cả sản xuất và nhập khẩu.  Một thị trường tiềm năng có thể phát triển là Trung Quốc. hiện nay, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 75 ngàn tấn song chắc chắn con số này sẽ tăng cao trong vài năm tới. Hầu hết lượng điều nhập khẩu của Trung Quốc có nguồn gốc từ Việt Nam, phần còn lại nhập khẩu từ Indonesia và ấn Độ. 

Biểu 12: Tiêu thụ điều hàng năm của một số nước và khu vực (100 ngàn tấn)
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Nguồn: Pankaj N. Sampat, SAMSONS TRADING CO, Mumbai – India. 2002. 

Thương mại điều thế giới trong những năm qua đã có xu hướng tăng lên. Năm 1990, xuất khẩu điều thế giới mới chỉ đạt 110 ngàn tấn đến năm 2001 đã tăng lên 3 lần, đạt 314 ngàn tấn. Trong thương mại điều thế giới, ấn Độ chiếm vị trí quan trọng nhất. Khối lượng xuất khẩu hạt điều hàng năm của ấn Độ đạt 400 triệu USD và khối lượng hạt điều nhập khẩu khoảng 200 triệu USD. Sản lượng hạt điều của ấn Độ đạt 350 ngàn tấn, khối lượng hạt điều thô nhập khẩu của ấn Độ đạt 200 ngàn tấn. Toàn bộ lượng điều thô nhập khẩu được chế biến thành 550 ngàn tấn điều nhân, trong đó, khoảng 3-350 ngàn tấn thùng được xuất khẩu và phần còn lại để tiêu dùng nội địa. Những nước nhập khẩu điều chủ yếu là Mỹ, Liên Minh châu Âu và Nhật bản. 

Biểu 13: Xu hướng xuất khẩu điều thế giới (ngàn tấn)
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Nguồn: FAO. 2002.
Biểu 14: Các nước nhập khẩu điều nhân chính (100 ngần tấn)
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Nguồn: Pankaj N. Sampat, SAMSONS TRADING CO, Mumbai - India . 2002.

Trong thương mại điều thế giới Châu á chiếm vị trí quan trọng, chiếm khoảng 50% sản lượng điều thô. Gần như tất cả hạt điều thô đều do châu á nhập khẩu và 70% hạt điều được chế biến tại châu lục này. Mức tiêu thụ điều của châu á cũng chiếm tới 35% và hơn 75% hạt điều nhân xuất khẩu có nguồn gốc từ châu á. Tuy nhiên, chỉ có hai nước sản xuất điều chính là ấn Độ và Việt Nam. Indonesia cũng là nước sản xuất khá lớn, còn Thái Lan, Campuchia và Philipin chỉ sản xuất với khối lượng nhỏ. ở châu á, Trung Quốc và Nhật Bản là hai nước tiêu thụ điều lớn nhất, song xét dưới góc độ toàn thế giới, ấn Độ lại là nước tiêu thụ điều lớn thứ hai. 

Mặc dù chiếm ưu thế trong ngành sản xuất điều song không một nước châu á nào dẫn đầu trong thương mại thế giới . Mọi giao dịch trên thị trường thế giới chủ yếu nằm trong tay các nhà rang xay và các công ty Marketing của hai nước tiêu thụ lớn nhất - Mỹ và Liên minh châu Âu. Điều này cũng dễ hiểu bởi việc tạo ra nhu cầu quan trọng hơn là sản xuất và chế biến với công nghệ lạc hậu và đầu tư đứt đoạn. Việc xây dựng một thương hiệu mới hay đẩy mạnh khối lượng tiêu thụ cần vốn đầu tư rất lớn nên chỉ có những công ty lớn tại các nước phát triển có đủ nguồn lực và tài chính để đầu tư. Vì vậy, ngành điều tại các nước sản xuất và chế biến đang rơi vào tình trạng phân đoạn. Mức giá của hạt điều thô và qua chế biến vẫn thấp hơn so với giá bán lẻ. 

Không những chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng điều thế giới, một thế mạnh quan trọng khác của các nước châu á,  đó là một cơ sở hạ tầng chế biến tiên tiến, trước hết là ấn Độ và tiếp đến là Việt nam và Indonesia. Với một dây chuyền chế biến được cơ giới hoá hạn chế ở một vài khâu, các nước Châu á có lợi thế cạnh tranh hơn hẳn so với các nước sử dụng dây chuyền chế biến được cơ giới hoá nhiều hơn. Nguyên nhân là chi phí chế biến bình quân một tấn hạt điều thô thấp hơn. Trong vài năm qua, các nước châu ¸ đã chú trọng đến việc nâng cấp các tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh. Nỗ lực này cần được duy trì để đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe.

Mối đe doạ lớn đối với vai trò chủ đạo của châu á trong ngành điều thế giới đó là sản lượng điều tại Châu phi ngày càng tăng và mong muốn tăng sản lượng điều chế biến nội địa của các nước này. Mặc dù cơ sở hạ tầng tương đối lạc hậu, thiếu công nhân có tay nghề và các trở ngại khác nhưng tốc độ chế biến hạt điều tại Châu Phi không ngừng gia tăng. Có rất nhiều mối liên quan giữa Châu á và Châu Phi trong công tác chế biến cũng như gia tăng sản lượng bởi vì Châu á là một thị trường ổn định đối với hạt điều thô của châu phi. Sự cạnh tranh này không những đảm bảo mức giá cao cho nông dân trồng điều châu Phi mà còn giúp cho các nhà máy chế biến tại Châu Phi hoạt động có hiệu quả hơn. Sự hợp tác và phối hợp hài hoà giữa Châu á và Châu phi có thể lật ngược tình thế, trở thành một cơ hội thúc đẩy phát triển của ngành công nghiệp chế biến điều của cả 2 châu lục.

Hiện nay, thương mại điều thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Sản lượng điều tại tất cả các nước sản xuất tăng với tốc độ trung bình 10%, vì vậy sản lượng điều thế giới sẽ đạt 1,5 triệu tấn thô hoặc 15 triệu thùng điều năm 2005. Điều cần thiết hiện nay là tăng tỷ trọng điều trong  trong ngành kinh doanh hạt thế giới - và quan trọng hơn là trong ngành kinh doanh thực phẩm. Được biết, mới đây,  điều còn được sử dụng như một thành phần của các loại sản phẩm như socola, kem và làm thức ăn thường ngày. Nhờ có giá trị dinh dưỡng, người tiêu dùng đang quan tâm tới việc sử dụng hạt điều như một loại thực phẩm . 

Một thách thức nữa đối với ngành điều châu á là phải  hiện đại hoá các nhà máy chế biến hạt điều,  tiếp tục cải tiến các tiêu chuẩn đóng gói, chất lượng và vệ sinh. Điều này không chỉ tạo ra sự tin tưởng về chất lượng sản phẩm - một yêu cầu vô cùng quan trọng đối với các ngành  công nghiệp chế biến thực phẩm lớn - mà còn tăng nhu cầu sử  dụng hạt điều như một thành phần trong các sản phẩm. 

Cũng giống như các ngành kinh doanh khác, kinh doanh hạt điều cũng phải thích nghi - và thích nghi nhanh với tốc độ phát triển internet. Sự liên lạc nhanh và các cơ chế giao dịch thông thoáng sẽ đảm bảo cho tất cả các thương nhân kinh doanh hiệu quả hơn, hạn chế được các chi phí và có được phương thức kinh doanh an toàn.

Sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa toàn bộ các phân đoạn của ngành kinh doanh điều, như  các nhà sản xuất, các nhà chế biến, các thương nhân, các nhà rang xay, các công ty tiếp thị và các công ty thực phẩm khác là cần thiết để đối phó với những thách thức mới và biến thách thức thành những cơ hội nhằm xây dựng một ngành điều vững mạnh và ổn định.
Trong 30 năm qua, hạt điều của ấn Độ thường chiếm 90% thị phần thế giới, nhưng đến nay con số này đã giảm đáng kể xuống còn 50%. Các đối thủ cạnh tranh chủ yếu là Braxin, Indonesia và Châu Phi  và Việt Nam. Thực tế, khối lượng xuất khẩu hạt điều của Indonesia và Châu Phi không nhiều, tuy nhiên, tốc độ xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tăng khá nhanh và gần đạt chỉ tiêu xuất khẩu điều của Braxin.

Tại ấn Độ, điều được trồng tại nhiều bang nhưng hầu hết sản lượng điều chế biến (70%) đều có nguồn gốc từ bang Kerala/ Taminadu và Karnataka. Trong 4-5 năm qua, hạt điều bắt đầu được chế biến tại các khu vực khác như Andhra, Orissa. Tuy nhiên, hầu hết sản lượng điều chế biến tại các khu vực này chỉ dùng để cung cấp cho thị trường nội địa và lượng nhỏ còn lại được xuất khẩu.
Tại ấn Độ, toàn bộ hạt điều được chế biến theo phương pháp thủ công truyền thống. Tuy nhiên, trong mấy năm qua, do các tiêu chuẩn về vệ sinh và y tế ngày càng được đề cao, các hệ thống quản lý chất lượng và bảo quản hàng hoá đã có những thay đổi mặc dù rất nhỏ nhưng vô cùng quan trọng. Hầu hết quy trình chế biến hạt điều đã sử dụng các phương pháp đóng gói mới. Ngành công nghiệp chế biến hạt điều nước này chuyển sang sử dụng các nguyên liệu đóng gói linh hoạt thay vì hộp thiếc truyền thống. Tính đến nay chỉ có một số nhà chế biến đã thay đổi nguyên liệu đóng gói. Nhưng dự kiến trong 2 năm tới, hầu hết các nhà chế biến trong ngành sẽ sử dụng nguyên liệu đóng gói linh hoạt. 
Triển vọng về kinh doanh hạt điều là khả quan. Mặc dù sản lượng hạt điều tăng song hầu hết khối lượng hạt được bán ra và tiêu thụ đều không cần bất cứ một công tác quảng cáo nào và giá bán hạt điều giảm hầu như không đáng kể. Về tổng thể, hoạt động kinh doanh hạt điều trên thị trường diễn ra khá suôn sẻ mặc dù luôn luôn có những tranh chấp thương mại về tiêu chuẩn chất lượng, đóng gói và các vấn đề khác. Giá hạt điều tiếp tục ổn định và nguồn cung mang tính thường xuyên sẽ giúp hạt điều trở thành sản phẩm hấp dẫn các nhà chế biến và các nhà bán lẻ trên toàn thế giới. 

Tiềm năng tiêu thụ tại Châu á, Mỹ và EEC là rất lớn, tuy nhiên để tăng nhanh hơn nữa cần phải có những tác động nhỏ- người tiêu dùng cần được chào bán các loại sản phẩm mới chế biến từ hạt điều, chú trọng đến lợi ích sức khoẻ con người từ đó tạo ra một thị trường lớn hơn. Cần phải có những nỗ lực phối hợp và bền bỉ để tăng cường hiểu biết về hạt điều, các sản phẩm hạt điều mới, quảng cáo và tuyên truyền ở khâu bán lẻ nhằm tăng nhu cầu sử dụng từ đó có thể tiêu thụ hết sản lượng hạt điều lớn dự kiến trong 5-7 năm tới.

4. Kết luận

Nhiều yếu tố có thể tác động đến tính cạnh tranh của mặt hàng hạt điều nhân  Việt Nam trong tương lai.

Thứ nhất, cho đến hiện nay điều vẫn được coi như cây xoá đói giảm nghèo thích hợp với các vùng đất ít màu mở. Do đó mức độ thâm canh còn thấp, chỉ bằng một nửa của cà phê. Theo các chuyên gia của Hiệp hội cây điều Việt Nam đã xuất hiện nhiều hộ nông dân tham canh điều cho năng xuất cao. Sự thay đổi tập quán canh tác trong người sản xuất điều sẽ là một yếu tố quan trọng góp phần củng cố mức cung nội địa cho các nhà máy chế biến. Hiện tượng này sẽ tạo cho hiệu quả và năng suất điều tăng lên củng cố thế mạnh của Việt Nam trước các nước sản xuất lớn như ấn Độ, Braxin, v.v...

Thứ hai, khả năng tăng diện tích điều tại Việt Nam còn nhiều và có thể đạt tới 500.000 ha, nhất là khi có chính sách phát triển rừng sản xuất trong chương trình quốc gia về trồng mới 5 triệu ha rừng nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc và sự dụng nguồn lao động dư thừa trong nông thôn.

Thứ ba, khả năng về chế biến của Việt Nam không những đáp ứng lượng hạt điều thô hiện có mà còn chế biến một lượng lớn hạt thô nhập khẩu từ các nước khác. 

Thứ tư, việc áp dụng giống cây điều mới nhằm thay thế dần những giống đã thoái hoá cũng như vườn cây cằn cỗi sẽ là một cơ hội tốt để Việt Nam nâng cấp chất lượng hạt điều chế biến so với các nước khác như ấn Độ hay Braxin. Đó cũng là dịp tốt để hạ giá thành sản phẩm.
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